
 

Giới thiệu sách nhập về thư viện KHXH 

 
 

Trần thu thảo, vũ đình quyền 
(biên soạn). Toàn cảnh tiềm lực kinh 
tế Việt Nam đến năm 2010 và định 
hướng đến năm 2020. H.: Lao động, 
2008, 658 tr., Vv 8074. 

Việt Nam bước vào thực hiện kế 
hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 
(2006-2010) trong bối cảnh có nhiều thời 
cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức 
đều lớn, đan xen nhau. Trước tình hình 
đó, việc nắm bắt phương hướng chiến 
lược, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, 
tiềm lực phát triển kinh tế Việt Nam 
đến năm 2010 và định hướng đến năm 
2020 có ý nghĩa rất quan trọng đối vói 
mọi tầng lớp xã hội, đặc biệt là các cơ 
quan, tổ chức, doanh nghiệp và doanh 
nhân Việt Nam. Đây cũng là những nội 
dung mà cuốn sách "Toàn cảnh tiềm lực 
kinh tế Việt Nam đến năm 2010 và định 
hướng đến năm 2020" sẽ đem đến cho 
bạn đọc. Sách gồm ba phần. 

Phần thứ nhất làm rõ phương 
hướng, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển 
kinh tế-xã hội Việt Nam đến năm 2010. 

Phần thứ hai giới thiệu khái quát 64 
tỉnh, thành phố của Việt Nam về điều 
kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, 
tiềm năng kinh tế, lợi thế so sánh và 
mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội chủ  
yếu trong giai đoạn 2006-2010. 

Phần thứ ba nêu lên chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển 
một số ngành kinh tế mũi nhọn đến năm 
2010 và định hướng đến năm 2020. 

Hà Chi 

Lê Thế Giới, Nguyễn Thanh 
Liêm, Trần Hữu Hải. Quản trị 
chiến lược. H.: Thống kê, 2007, 581tr., 
Vv 8048. 

Quản trị chiến lược là một lĩnh vực 
nghiên cứu còn mới mẻ và đang đối phó 
với hầu hết các vấn đề cơ bản liên quan 
đến hoạt động kinh doanh của doanh 
nghiệp. Quản trị chiến lược đã và đang 
trở nên hết sức quan trọng cho sự sống 
còn của các doanh nghiệp, khi mà môi 
trường kinh doanh ngày càng phức tạp.  

Các nhà quản trị, các doanh nghiệp 
Việt Nam, mà phần lớn là những doanh 
nghiệp vừa và nhỏ, vốn sinh ra trong 
một nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung, 
đang bị thúc ép phải chấp nhận luật 
chơi trong môi trường kinh doanh toàn 
cầu, đầy biến động và cạnh tranh khốc 
liệt. Họ đang phải dò tìm con đường để 
duy trì sự tồn tại và phát triển của 
mình. Họ cũng phải chấp nhận hàng 
loạt các phép thử và sai, mà đôi khi 
phải trả giá bằng cả vận mệnh của 
doanh nghiệp. Tuy nhiên, họ có thể 
hưởng lợi rất nhiều từ sự phát triển 
nhanh chóng của khoa học quản trị, của 
quản trị chiến lược trên thế giới. Họ sẽ 
có thành công nhanh hơn, ít trả giá hơn, 
bởi họ có thể học tập kinh nghiệm quản 
trị chiến lược, tiếp cận và vận dụng 
sáng tạo những kiến thức của quản trị 
chiến lược vào hoàn cảnh riêng của 
mình. Để giúp các nhà quản trị Việt 
Nam có được những kiến thức nền tảng, 
ban đầu về quản trị chiến lược và giúp 
họ thành công trong môi trường hoạt 
động của mình, nhà xuất bản Thống kê 
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cho ấn hành cuốn sách " Quản trị chiến 
lược".  

Sách gồm 10 chương, đề cập đến 10 
vấn đề cụ thể: Quản trị chiến lược; 
Tuyên bố viễn cảnh và sứ mệnh; Phân 
tích môi trường bên ngoài; Phân tích 
bên trong; Tạo dựng lợi thế cạnh tranh 
thông qua các chiến lược chức năng; 
Chiến lược cấp kinh doanh; Các phương 
thức cạnh tranh; Chiến lược trong môi 
trường toàn cầu; Chiến lược công ty và 
Thiết kế cấu trúc tổ chức và hệ thống 
kiểm soát.  

Về mỗi vấn đề nêu trên, ngoài 
những nét khái quát chung, các tác giả 
còn làm rõ những khái niệm cơ bản; 
phân tích lý giải bản chất, nội dung 
chính; đưa ra hệ câu hỏi thảo luận, cũng 
như danh mục tài liệu tham khảo của 
từng vấn đề. 

Hạ Vân 

Nguyễn thanh tuyền, vũ văn 
thư, nguyễn văn tuất (đồng chủ 
biên). Bàn về vấn đề đảng viên làm 
kinh tế tư bản tư nhân ở Việt Nam. 
H.: Chính trị quốc gia, 2006, 160 tr., 
Vb 45796. 

Trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở 
nước ta hiện nay, việc phát triển nền 
kinh tế nhiều thành phần, trong đó có 
kinh tế tư bản tư nhân là tất yếu và cần 
sự chung sức của toàn xã hội. Những 
năm gần đây, vấn đề đảng viên có được 
làm kinh tế tư bản tư nhân hay không 
luôn được đảng viên và các cấp ủy đảng 
quan tâm, bởi đây là vấn đề nhạy cảm, 
đòi hỏi những giải pháp thích hợp và 
kịp thời. 

Bàn về vấn đề này, ngoài việc đề cập 
đến cơ sở lý luận và thực tiễn cho chủ 
trương phát triển kinh tế hàng hóa 

nhiều thành phần trong nền kinh tế thị 
trường định hướng XHCN, các tác giả 
cuốn sách cũng nêu rõ quan điểm của 
mình về vấn đề đảng viên làm kinh tế 
tư bản tư nhân ở Việt Nam. Sách gồm 3 
chương. 

Chương 1 đề cập đến đường lối đổi 
mới và chủ trương của Đảng về phát 
triển kinh tế nhiều thành phần ở Việt  
Nam. Các tác giả nêu lên những cơ sở lý 
luận thực tiễn cho chủ trương phát triển 
nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta, 
đồng thời trình bày khái quát quá trình 
đổi mới nhận thức về phát triển nền 
kinh tế thị trường định hướng XHCN. 

ở chương 2, các tác giả tập trung 
phân tích thực trạng đảng viên làm 
kinh tế tư nhân và kinh tế tư bản tư 
nhân ở nước ta căn cứ trên các kết quả 
khảo sát một số thành phố lớn trong cả 
nước. 

 Chương 3 đi sâu phân tích vấn đề 
đảng viên làm kinh tế tư bản tư nhân 
trong nền kinh tế thị trường định hướng 
XHCN ở Việt Nam. Trên cơ sở thực tế 
đó, các tác giả dựa trên phương pháp 
luận chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng 
Hồ Chí Minh để nghiên cứu và đưa ra 
những điều kiện cần thiết quy định việc 
cho phép đảng viên làm kinh tế tư bản 
tư nhân. 

HOài phúc 

Lê công sự. Học thuyết phạm trù 
trong triết học I. Kant. H.: Chính trị 
quốc gia, 2007, 266 tr., Vb 45814. 

Triết học Kant mà cốt lõi của nó là 
học thuyết phạm trù có vai trò to lớn đối 
với nhận thức và thực tiễn. Tác giả Lê 
Công Sự đã đề cập khá đầy đủ và có hệ 
thống về nội dung cũng như bản chất 
khoa học học thuyết phạm trù Kant – 
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người khai sinh ra nền triết học cổ điển 
Đức, những ảnh hưởng của nó tới triết 
học hiện đại và đời sống nhận thức lý 
luận trong xã hội hiện đại. Nội dung 
sách gồm 3 chương. 

Chương 1 nghiên cứu những điều 
kiện và tiền đề hình thành học thuyết 
phạm trù của I. Kant, trong đó có 
những điều kiện về kinh tế - xã hội, tiền 
đề khoa học tự nhiên và tiền đề lý luận. 

Chương 2 phân tích những nội dung 
cơ bản của học thuyết phạm trù trong 
triết học I. Kant. Tác giả tập trung vào 
các quan điểm của I. Kant về: các phạm 
trù và nhận thức cảm tính, mối quan hệ 
giữa phán đoán và phạm trù, nguồn gốc, 
tính chất và vai trò của các phạm trù. 

Chương 3, tác giả đánh giá những 
thành công cũng như hạn chế của học 
thuyết phạm trù trong triết học Kant, 
đồng thời phân tích những ảnh hưởng 
của nó đối với triết học Hegel, triết học 
Marx-Lenin và triết học phương Tây 
hiện đại. 

Thanh Viễn 

Nguyễn Quang Hưng. Công giáo 
Việt Nam thời kỳ triều Nguyễn 
(1802-1883). H.: Tôn giáo, 2007, 400 tr., 
Vb 45598. 

Quan hệ giữa Công giáo và Dân tộc ở 
Việt Nam có những đặc thù riêng. ở Việt 
Nam ít có vấn đề xung đột tôn giáo, song 
sự truyền bá Công giáo vào Việt Nam đã 
làm thay đổi mối quan hệ truyền thống 
giữa tôn giáo với Nhà nước nói chung, 
giữa Nhà nước và Giáo hội Công giáo nói 
riêng, đặc biệt là trong quan hệ giữa Nhà 
nước và Giáo hội.  

Để giúp bạn đọc hiểu lịch sử Công 
giáo Việt Nam, đặc biệt là Công giáo Việt 
Nam thời kỳ triều Nguyễn, từ Gia Long 

tới Tự Đức (1802-1883), tác giả Nguyễn 
Quang Hưng đã phân tích, làm rõ quá 
trình truyền giáo ở Việt Nam từ tiên khởi 
tới cuối thế kỷ XVIII; tái hiện lại những 
bối cảnh chính trị-xã hội và văn hoá tinh 
thần Việt Nam thời kỳ Trịnh-Nguyễn 
phân tranh, những Dòng truyền giáo; nêu 
bật hoạt động của một số nhân vật tiêu 
biểu như Alexandre de Rhodes (thế kỷ 
XVII), Pigneau de BÐhaine (thế kỷ XVIII) 
và phân tích, lý giải thái độ của các chúa 
Trịnh, chúa Nguyễn và nhà Tây Sơn đối 
với Công giáo;  

Đồng thời tác giả làm rõ sự xác lập 
Giáo hội Việt Nam thế kỷ XVII-XVIII ở cả 
Đàng Trong và Đàng Ngoài; phân tích các 
hoạt động truyền giáo, tính chất của "vấn 
đề nghi lễ" dưới các thời Trịnh-Nguyễn, 
Tây Sơn và triều Nguyễn, làm rõ các khía 
cạnh văn hoá-chính trị trong quan hệ của 
triều Nguyễn với Công giáo; phân tích 
những lý do và hệ quả của chính sách của 
các vua triều Nguyễn đối với Công giáo. 

 Phần cuối cuốn sách là tài liệu tham 
khảo, phụ lục về số lượng người Công giáo 
(những số liệu quan trọng được trích dẫn 
trong công trình) và phụ lục bản Hiệp ước 
Vecxay ngày 28/11/1787 bằng tiếng Pháp 
và bản dịch ra tiếng Việt. 

Lê Hiệp 

đinh trọng thịnh, lê thị thùy 
vân. Việt Nam trong hợp tác tiền tệ 
Đông á. H.: Chính trị quốc gia, 2008, 
266 tr., Vb45800. 

Từ sau cuộc khủng hoảng tài chính 
tiền tệ châu á năm 1997, vấn đề hợp tác 
tiền tệ trong khu vực Đông á thực sự  trở 
nên quan trọng và cấp thiết đối với các 
quốc gia Đông á, trong đó có Việt Nam. 
Trước nhiệm vụ này, đối sách của Việt 
Nam như thế nào, giải pháp để tăng 
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cường hợp tác ra sao? Đó là những vấn đề 
cốt lõi mà các tác giả cuốn sách hướng tới. 

ở chương 1 và 2, các tác giả nêu lên 
sự cần thiết và cơ sở của hợp tác tiền tệ 
trong khu vực Đông ¸. 

Chương 3 chỉ ra những kinh nghiệm 
về hợp tác tiền tệ của EU, đặc biệt là ý 
tưởng thiết lập đồng tiền chung trong 
EU – cơ sở để tìm ra hướng đi cho việc 
hợp tác tiền tệ Đông ¸. 

Chương 4 và 5 tập trung nghiên cứu 
lộ trình hợp tác tiền tệ khu vực Đông ¸, 
trong đó có lộ trình ngắn hạn, trung hạn 
và dài hạn. Bên cạnh đó, các tác giả còn 
nêu ý tưởng về đồng tiền chung châu ¸ 
trong tiến trình hợp tác. 

Chương 6 đưa ra những phân tích và 
nhận định về triển vọng hợp tác tiền tệ 
khu vực Đông á. Ngoài ra, các tác giả 
còn đề cập đến các đối sách của Việt 
Nam trong nỗ lực tham gia vào hợp tác 
tiền tệ Đông ¸. 

Chương 7 nêu lên các giải pháp để 
tăng cường hợp tác tiền tệ khu vực Đông 
¸, trong đó có giải pháp đối với khu vực, 
giải pháp đối với Việt Nam và một số giải 
pháp cụ thể trong lĩnh vực thương mại-
đầu tư, tài chính–tiền tệ. 

Cuối sách là một số kết luận và phần 
phụ lục. 

HOài yên 

Nguyễn Hoài Văn (chủ biên). Sự 
phát triển của tư tưởng chính trị 
Việt Nam thế kỷ X-XV. H.: Chính trị 
quốc gia, 2008, 194 tr., Vb 45802. 

Lịch sử tư tưởng chính trị Việt Nam 
là một chuyên ngành khoa học rộng lớn, 
có ý nghĩa hết sức quan trọng và cấp thiết 

trong việc hình thành nền chính trị học 
Việt Nam nói riêng cũng như đối với các 
khoa học chính trị của Việt Nam nói 
chung hiện nay. Việc nghiên cứu, tìm 
hiểu có hệ thống về lịch sử phát triển 
của tư tưởng chính trị Việt Nam để có 
được những định hướng đúng đắn, kế 
thừa được những tinh hoa trong di sản 
tư tưởng chính trị truyền thống của cha 
ông ta, phục vụ cho hoạt động chính trị 
trong thực tiễn xây dựng và phát triển 
đất nước hiện nay là hết sức quan trọng. 
Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc thông 
tin về một giai đoạn trong lịch sử phát 
triển của tư tưởng chính trị Việt Nam – 
thế kỷ X-XV. Sách gồm 3 chương. 

Chương I tập trung làm rõ cơ sở 
hình thành tư tưởng chính trị Việt Nam 
nhìn từ cội nguồn văn hóa – lịch sử xuất 
phát từ truyền thống văn hoá Nam ¸ 
bản địa Việt Nam và sự giao thoa văn 
hoá Hán – Việt qua một thiên niên kỷ 
Bắc thuộc đến sự hình thành và phát 
triển của tư tưởng chính trị nội sinh 
Việt Nam trên nền tảng văn hoá-văn 
minh cổ Văn Lang-Âu Lạc và những nội 
dung cơ bản của tư tưởng chính trị Việt 
Nam trong thế kỷ X. 

Chương II phân tích thời kỳ "Tam 
giáo đồng nguyên" và sự phát triển của 
tư tưởng chính trị Nho giáo thời Lý – 
Trần (thế kỷ XI – XIV). 

Chương III trên cơ sở phân tích tư 
tưởng chính trị của Nguyễn Trãi (1380-
1442) và tư tưởng chính trị của Lê 
Thánh Tông (1442-1497), tác giả làm rõ 
sự phát triển mạnh mẽ của tư tưởng 
chính trị Việt Nam thời Lê Sơ (thế kỷ XV). 

Hà Thanh 


